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Buổi sáng:


Thứ hai ngày 07 tháng 11 năm 2016

< Không có giờ >

Buổi chiều:

Thứ hai ngày 07 tháng 11 năm 2016

Tiết 1: HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP (3A)

Múa, hát, đọc thơ theo chủ đề: Biết ơn thầy cô giáo
I. Mục tiêu :

          - Hs biểu diễn các bài hát, múa, đọc thơ theo chủ đề thầy cô giáo.

          - Hs múa hát tự nhiên, thể hiện điệu bộ đúng theo bài hát.

          - Biết ơn, kính trọng các thầy, cô giáo.

II. Hoạt động dạy - học : 

	          1. GV nêu y/c nội dung tiết học.
          - HS nêu tên các bài thơ và bài hát về chủ đề thầy cô giáo?
          2. Hs biểu diễn các bài hát, bài thơ dưới hình thức múa, hát, đọc.

          - GV chia nhóm HS.
          - GV chọn ra những em hát hay, biểu diễn đẹp yêu cầu tiếp tục luyện tập để tuần sau biểu diễn tiếp.
	+ Ngày đầu tiên đi học.
+ Bông hồng tặng cô.
+ ở trường cô dạy em thế.

+ Bụi phấn.

+ Nghĩ về cô giáo em.
+ Thày cô cho em mùa xuân.
+ Cô giáo và mùa thu…

- HS chọn tiết mục, luyện tập 10 phút.
- HS lần lượt lên biểu diễn đơn ca, tốp ca.

- Các tổ cử 1 bạn làm giám khảo cùng với cô giáo đánh giá.



3. Củng cố- nhận xét tiết học: (2')
- Những bài hát vừa rồi nói về chủ đề gì?

- Tiếp tục sưu tầm những bài thơ, bài hát, câu chuyện về chủ đề "Thầy cô giáo" tuần sau tiếp tục biểu diễn.

- GV yêu cầu HS tiếp tục luyện tập để tuần sau biểu diễn tiếp.
Tiết 2: KĨ NĂNG SỐNG (3A)

< Do GV KNS soạn và dạy >


Tiết 3: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (3A)

Phòng cháy khi ở nhà
I/ MỤC TIÊU:

Sau bài học, HS biết:

- Xác định được một số vật dễ gây cháy và giải thích vì sao không được đặt chúng ở gần lửa, nói được những thiệt hại do cháy gây ra.
- GDHS biết sử dụng năng lượng, chất đốt an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.
- Nêu được những việc cần làm để phòng cháy khi đun nấu ở nhà.
- Cất diêm, bật lửa cẩn thận, xa tầm với của em nhỏ.
- GDKNS: 
+ Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Phân tích, xử lý thông tin về các vụ cháy.
+ Kĩ năng làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm của bản thân đối với việc phóng cháy khi đun nấu ở nhà.
+ Kĩ năng tự bảo vệ: Ứng phó nếu có tình huống hỏa hoạn (cháy): Tìm kiếm sự giúp đỡ, ứng xử đúng cách.
II/ CHUẨN BỊ: Hình vẽ trang 44, 45 SGK, những mẫu tin trên báo về các vụ hoả hoạn
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Ổn định, tổ chức lớp
	- Hát đầu giờ.

	B. Bài cũ: thực hành: phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng: GV yêu cầu HS nhìn vào sơ đồ nói lại mối quan hệ của mọi người trong gia đình.
	- Học sinh trả lời.



	C. Bài mới: 
	

	1/. Phần đầu: Khám phá
	

	- Giới thiệu bài: Cháy là một tai nạn rất khủng khiếp với chúng ta, nó gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Để tránh xảy ra cháy tại nhà, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bi: phòng cháy khi ở nhà.
	- HS lắng nghe.

	2/.Phần hoạt động: Kết nối
	

	a) Hoạt động 1: Làm việc với SGK và các thông tin sưu tầm được về thiệt hại do cháy gây ra
	

	* Mục tiêu : Xác định được một số vật dễ gây cháy và giải thích vì sao không được đặt chúng ở gần lửa. Nói được những thiệt hại do cháy gây ra. GDKNS: Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin.
	

	* Cách tiến hành:
	

	· GV yêu cầu HS quan sát các tranh vẽ trong SGK trang 44, 45 thảo luận nhóm theo các yêu cầu sau:

+ Em bé trong hình 1 có thể gặp tai nạn gì? 

+ Chỉ ra những gì dễ cháy trong hình 1.

+ Điều gì sẽ xảy ra nếu can dầu hỏa hoặc đống củi khô bị bắt lửa? 

+ Theo bạn, bếp ở hình 1 hay hình 2 an toàn hơn trong việc phòng cháy? Tại sao?
	· HS thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi của Giáo viên  



	- Giáo viên gọi đại diện học sinh trình bày kết quả thảo luận của nhĩm mình.
	- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

	- Giáo viên tổng kết các ý kiến của các nhóm, NX.
	- Các nhóm khác nghe, nhận xét, bổ sung

	· GV kết luận: bếp ở hình 2 an toàn hơn trong việc phòng cháy vì mọi đồ dùng được xếp đặt gọn gàng, ngăn nắp, các chất dễ bắt lửa như củi khô, can dầu hỏa được để xa bếp.
	

	- GV và HS cùng nhau kể một vài câu chuyện về thiệt hại do cháy gây ra mà chính GV hay các em đã chứng kiến hoặc biết được qua thông tin đại chúng. 
	- HS tham gia kể chuyện.

	b) Hoạt động 2: Thảo luận và đóng vai.
	

	* Mục tiêu: Nêu được những việc cần làm để phòng cháy khi đun nấu ở nhà. Biết cất diêm, bật lửa cẩn thận, xa tầm với của em nhỏ. GDKNS: Kĩ năng làm chủ bản thân. Liên hệ Giáo dục học sinh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

	* Cách tiến hành:
	

	· Giáo viên đặt vấn đề với cả lớp: Cái gì có thể gây cháy bất ngờ ở nhà bạn?

- Giáo viên giao cho mỗi nhóm tìm biện pháp khắc phục nguyên nhân dễ dẫn đến hoả hoạn ở nhà
	- HS trình bày trước lớp nêu một vật dễ gây cháy hiện đang có trong nhà mình và nơi cất giữ chúng, theo các em là chưa an toàn

	* Nhóm 1: Bạn sẽ làm gì khi thấy diêm hay bật lửa vứt lung tung trong nhà của mình ?

* Nhóm 2: theo bạn, những thứ dễ bắt lửa như xăng, dầu hỏa … nên được cất giữ ở đâu trong nhà ? Bạn sẽ nói thế nào với bố, mẹ hoặc người lớn trong nhà để chúng được cất giữ xa nơi đun nấu của gia đình.

* Nhóm 3: Bếp ở nhà bạn còn chưa thật gọn gàng, ngăn nắp. Bạn có thể nói hoặc làm gì để thuyết phục người lớn dọn dẹp, sắp xếp lại hoặc thay đổi chỗ cất giữ những thứ dễ cháy có trong bếp ?
* Nhóm 4: trong khi đun nấu, bạn và những người trong gia đình cần chú ý điều gì để phòng cháy?
	· HS hoạt động nhóm theo phân công của giáo viên.

	· Giáo viên gọi đại diện học sinh trình bày kết quả thảo luận. 

- GV tổng kết các ý kiến của các nhóm, nhận xét.
	· Đại diện các nhóm trình bày KQTL  của nhóm mình

- Các nhóm khác nghe v bổ sung.

	* GV kết luận: Cách tốt nhất để phòng cháy khi đun nấu là không để những thứ dễ cháy ở gần bếp. Khi đun nấu phải trông coi cẩn thận và nhớ tắt bếp sau khi sử dụng xong vừa an tồn vừa tiết kiệm gas, chất đốt là góp phần tiết kiệm năng lượng giúp chúng ta sử dụng bền lâu nguồn năng lượng.
	· Học sinh lắng nghe



	c) Hoạt động 3: Thực hành
	

	*Mục tiêu: HS biết phản ứng đúng khi gặp trường hợp cháy. GDKNS: Kĩ năng tự bảo vệ.
	

	· Giáo viên nêu tình huống cháy cụ thể cho cả lớp 

· Cho học sinh thực hành báo động cháy, theo dõi phản ứng của học sinh 
	· Học sinh lắng nghe

· Học sinh thực hành 



	- Giáo viên nhận xét và hướng dẫn một số cách thoát hiểm khi gặp cháy nhà một tầng ở nông thôn, nhà cao tầng ở thành phố, …, cách gọi điện thoại 114 để báo cháy ở thành phố.
	· Học sinh lắng nghe



	D. Nhận xét – Dặn dò:
	

	- GV nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài : Một số hoạt động ở trường.
	- Hs lắng nghe.

- HS tiếp thu, thực hiện.



Buổi sáng + chiều:

Thứ ba ngày 08 tháng 11 năm 2016
< Không có giờ >


Buổi sáng:

Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016

Tiết 1: TOÁN (3C)

Luyện tập
(So sánh số lớn gấp mấy lần số bé)
I- Mục tiêu:

- Giúp HS: Rèn luyện kỹ năng thực hành "Gấp một số lên nhiều lần" và vận dụng giải bài toán có văn.
- Tích cực, tự giác làm bài.

II- Các hoạt động dạy và học.
A- Kiểm tra bài cũ: (3-5')
- 6 gấp mấy lần 2, 36 gấp mấy lần 6?
- Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé ta làm như thế nào?
B- Bài mới:
1. Giới thiệu bài: (1- 2')
2. Tổ chức cho HS làm các bài tập: (32- 34’)
	- GV cho HS tự làm các bài trong khoảng 10p sau đó chữa bài 

Bài 1:
- Nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu học sinh làm miệng bài toán, GV nêu câu hỏi gợi ý:
   + Bài toán củng cố lại kiến thức gì?

   + Muốn so sánh số lớn gấp? lần số bé làm như thế nào?

Bài 2:
- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu đề toán.
- GV NX- chữa - c/cè bài.

Bài 3:
- Nêu yêu cầu của bài.

- GV nx 1 số bài - NX chung.

Bài 4:

 - GV đưa bảng phụ ghi nội dung bài tập

- Chốt cách làm:

+ So sánh số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị.  
+ So sánh số lớn gấp ? lần số bé.
	- HS nêu y/c bài.

- Học sinh trả lời sau đó giải thích rõ lí do.

+ So sánh số lớn gấp mấy lần số bé.

+ Lấy số lớn chia cho số bé.

- HS nêu y/c bài.

- Học sinh làm bài vào vở, đổi chéo vở kiểm tra.

- HS nêu y/c bài toán.
- 1HS lên tóm tắt bài toán, gợi ý cách giải cho cả lớp, cả lớp làm bài vào vở.

- HS đọc yêu cầu của bài, đọc cả mẫu, giải thích mẫu

- 5  học sinh nối tiếp nhau lên bảng điền.

- 1 vài HS nhắc lại.




3- Củng cố - Dặn dò. (2')



Chốt KT-  Nhận xét giờ học.


Tiết 2: ĐẠO ĐỨC (3C)

Tích cực tham gia việc lớp, việc trường (t1)
I- Mục tiêu:
- HS hiểu thế nào là tích cực tham gia việc lớp việc trường và vì sao cần phải tích cực tham gia việc lớp, việc trường.
- HS biết: HS phải có bổn phận tham gia việc lớp, việc trường. Tham gia việc lớp, việc trường vừa là quyền, vừa là bổn phận của HS.
- Tích cực tự giác tham gia các công việc của lớp, của trường phù hợp khả năng và hoàn thành được những công việc được phân công.
- Biết nhắc nhở các bạn cùng tham gia và quý trọng các bạn tích cực làm việc lớp, việc trường.
II- Đồ dùng: HS: Vở bài tập Đạo Đức.
III- Các hoạt động dạy và học.
A. Khởi động: (3') HS hát tập thể bài: Em yêu trường em, nhạc và lời của Hoàng Vân.
B. Các hoạt động dạy – học :

	1. Hoạt động 1: Phân tích tình huống (10')
- GV yêu cầu HS quan sát tranh tình huống và cho biết nội dung tranh.
- GV giới thiệu tình huống.
- GV tóm tắt thành các cách giải quyết chính (SGV).
- Nếu là bạn Huyền, ai sẽ chọn cách giải quyết a?, b?, c? d?

- GV chia HS thành các nhóm và yêu cầu thảo luận vì sao chọn cách giải quyết đó?

* GV kết luận: Cách giải quyết d là phù hợp nhất.

2. Hoạt động 2: Đánh giá hành vi (10')

- Yêu cầu HS ghi vào ô trống chữ § trước cách ứng xử đúng và chữ S trước cách ứng xử sai

* GV kết luận: Việc làm của các bạn trong tình huống c, d là đúng, a, b là sai.

3. Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến (10')

- GV lần lượt đọc từng ý kiến.
- Thảo luận về lí do HS có thái độ tán thành, không tán thành hoặc lưỡng lự đối với từng ý kiến

* GV kết luận:...
	- HS quan sát tranh, suy nghĩ trả lời.

- HS nêu cách giải quyết.
- Các nhóm thảo luận, mỗi nhóm chuẩn bị đóng vai 1 cách ứng xử.
- Đại diện từng nhóm lên trình bày.
- Cả lớp thảo luận phân tích mặt hay, mặt tốt và mặt chưa hay, chưa tốt của mỗi cách giải quyết.
- HS đọc nội dung bài tập 2 trong VBTĐĐ.
- HS làm bài tập cá nhân.
- Cả lớp cùng chữa bài tập.
- HS suy nghĩ và bày tỏ thái độ.
- NX.




* HDTH: (3') Tìm hiểu các gương tích cực tham gia làm việc lớp việc trường. Tham gia làm và làm tốt 1 số việc lớp, việc trường phù hợp với khả năng.

Tiết 3: LUYỆN TỪ VÀ CÂU (3C)

Ôn về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh.


I- Mục tiêu.



- Nhận biết được các từ chỉ hoạt động, trạng thái trong khổ thơ.

   

- Biết thêm 1 kiểu so sánh mới: SS hoạt động với hoạt động.

   

- Chọn được những từ ngữ thích hợp để ghép thành câu.



II- Các hoạt động dạy và học.



A- Kiểm tra bài cũ: (3-5')



- Yêu cầu học sinh làm miệng bài 2, bài 4 - tuần 11.



B- Bài mới:


1- Giới thiệu bài. (1')



2- Hướng dẫn làm bài tập. (33')

	Bài 1.

- GV nhấn mạnh: Hoạt động chạy của những chú gà con được so sánh với hoạt động "lăn tròn" của những hòn tơ nhỏ "Đây là một cách so sánh mới: so sánh hoạt động với hoạt động".

Bài 2:

- GV nhận xét, treo bảng phụ đã viết lời giải để chốt lại lời giải đúng, nhắc lại từng hình ảnh so sánh để thấy cách so sánh đó làm rõ thêm hoạt động của con vật, sự vật trong câu. 

- Yêu cầu học sinh tự tìm những ví dụ khác có so sánh hoạt động với hoạt động.

Bài 3: Giáo viên tổ chức trò chơi.

- Yêu cầu 2 đội lên nối nhanh các cụm từ ở cột A và cột B để ghép thành câu hoàn chỉnh.

- GV NX chọn đội thắng khen.
	+ Đọc y/c.

- 1-2 HS đọc yêu cầu của bài trong SGK, cả lớp theo dõi.

- Cả lớp làm bài vào vở BT 

- 1 học sinh lên bảng làm.

- HS chữa bài trong VBT

- 1 Học sinh đọc yêu cầu của bài tập

- Cả lớp đọc thầm lần lượt từng đoạn trích, suy nghĩ, làm bài cá nhân để tìm những hoạt động được so sánh với nhau trong mỗi đoạn

- HS nêu kết quả- NX.

- HS nêu VD- NX.
- Học sinh chơi trò chơi theo sự hướng dẫn của giáo viên.




3- Củng cố - Dặn dò: (2-3')



- GV nhận xét giờ học, biểu dương HS học tốt.


- Yêu cầu HS đọc lại các BT đã làm, khuyến khích HS học thuộc các đoạn thơ, văn có những hình ảnh so sánh đẹp ở BT2.

Tiết 4: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (3C)

Phòng cháy khi ở nhà
< Soạn dạy như tiết 3 lớp 3A chiều thứ 2 ngày 07/11/2016>


Buổi chiều:

Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016

Tiết 1: TẬP ĐỌC (2A)

Mẹ
I. Mục đích yêu cầu:

- Đọc trơn toàn bài, biết ngắt nhịp đúng các câu thơ lục bát. Hiểu nghĩaắtnngs oi, giấc tròn. Hiểu hình ảnh so sánh(mẹ là ngọn gió của con suốt đời). Cảm nhận được nỗi vất vả, tình thương bao la của mẹ dành cho con

- Đọc giọng tình cảm, nhẹ nhàng. Đọc đúng các từ gợi tả âm thanh. 

- Giáo dục HS tình cảm yêu thương, kính trọng mẹ.

II. Đồ dùng dạy – học:

- G: Tranh minh hoạ, bảng phụ viết câu khó.

- H: Đọc trước bài ở nhà.

III. Các hoạt động dạy – học:

	Nội dung
	Cách thức tiến hành

	A. KTBC:                                    4P
Đọc bài: Sự tích cây vú sữa

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:                        1P
2. Luyện đọc:                             15P

a-Đọc mẫu: 

b-Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:                              

*Đọc câu:

- Từ khó: lặng rồi, nắng oi, giấc tròn.
* Đọc đoạn:
 Lặng rồi/cả tiếng con ve/

Con ve cũng mệt/vì hè nắng oi.//

* Đọc toàn bài:

3. H​ướng dẫn tìm hiểu nội dung bài                           

                                              10P

- Đêm hè rất oi bức

      + nắng oi

- Mẹ đưa võng, hát ru, quạt mát cho con

   + Giấc tròn

- Người mẹ được so sánh với ngôi sao trên bầu trời đêm, với ngọn gió mát lành.

* Cảm nhận được nỗi vất vả và tình thương bao la của mẹ dành cho con.
3. Luyện đọc HTL                7P
4.Củng cố – dặn dò:                 3P
	H: Đọc nối tiếp trả lời câu hỏi nội dung (2H).
H+G: Nhận xét, đánh giá.
G: Giới thiệu qua KTBC.
G: Đọc mẫu (1 lần).
H: Đọc nối tiếp từng dòng thơ theo hàng ngang (2 lư​ợt).
G: Phát hiện ghi bảng từ khó.
- Luyện phát âm cho học sinh

H: Đọc nối tiếp (3H)

G: Đưa bảng phụ.
H: Phát hiện cách ngắt nhịp thơ.
G: Hư​ớng dẫn cách đọc.
H: Đọc cá nhân . Đọc nhóm (N3)

H: Các nhóm thi đọc tr​ước lớp (4N)

H+G: Nhận xét, đánh giá.

H: Đọc toàn bài (1H)

H: Đọc 2 dòng thơ đầu.
G: Nêu câu hỏi 1, HD học sinh trả lời.
H: Phát biểu (1-2H)

H+G: Nhận xét.
G: Chốt ý chính.
H: Đọc 6 dòng tiếp theo.
G: Nêu câu hỏi 2.
H: Phát biểu (1-2H)

H+G: Nhận xét.
G: Chốt ý.
H: Đọc 2 dòng thơ cuối.
H: Nêu câu hỏi 3 (1H)

H: Phát biểu (1-2H)

H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt ý chính.
G: Nêu yêu cầu.
H: Nêu đại ý của bài.
G: Hướng dẫn học sinh đọc thuộc bài thơ.
H: Đọc nối tiếp.
H+G: Nhận xét.
H: Đọc theo nhóm (N3)

H: Các nhóm thi đọc trước lớp.
- Đọc thuộc bài thơ theo lối thả thơ.
H+G: Nhận xét đánh giá.
H: Đọc toàn câu chuyện (1H)

- H: Nhắc tên bài (1H)

- G: Lôgíc kiến thức bài học.
- Nhận xét giờ học.
- Chuẩn bị bài sau.



Tiết 2: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (2A)

Đồ dùng trong gia đình.
I. Mục tiêu:

- Kể tên một số đồ dùng của gia đình mình.

- Biết cách giữ gìn và xếp đặt một số đồ dùng trong nhà gọn gàng, ngăn nắp.

- Biết phân loại một số đồ dùng trong gia đình theo vật liệu làm ra chúng: bằng gỗ, bằng nhựa, bằng sắt, …
II. Chuẩn bị:
- GV: phiếu bài tập (2), phấn màu, (bảng phụ), tranh, ảnh trong SGK trang 26, 27. 

- HS: Vở

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của Trò

	1. Khởi động: 

2. Bài cũ: Gia đình 

3. Bài mới:
- Yêu cầu HS kể tên 5 đồ vật có ở trong gia đình em.
- Kết luận: Những đồ vật mà các em vừa kể tên đó, người ta gọi là đồ dùng trong gia đình. Đây cũng chính là nội dung bài học ngày hôm nay.

( Hoạt động 1: Thảo luận nhóm .

( Mục tiêu: HS kể được tên, công dụng của các đồ dùng trong gia đình.

( Phương pháp: Thảo luận.

( ĐDDH: Tranh, phiếu bài tập 

- Yêu cầu: HS quan sát hình vẽ 1, 2, 3 trong SGK và thảo luận: 
+ Kể tên các đồ dùng có trong hình và nêu các lợi ích của chúng?

- Yêu cầu 2 nhóm học sinh trình bày.

- GV hỏi: Ngoài những đồ dùng có trong SGK, ở nhà các em còn có những đồ dùng nào nữa?

- GV ghi nhanh lên bảng.
( Hoạt động 2: Phân loại các đồ dùng.

( Mục tiêu: Biết phân loại các đồ dùng làm ra chúng.

( Phương pháp: Thảo luận.

( ĐDDH: Phiếu thảo luận.

- GV phát phiếu thảo luận cho các nhóm.

- Yêu cầu: Các nhóm HS thảo luận, sắp xếp phân loại các đồ dùng đó dựa vào vật liệu làm ra chúng.

- Yêu cầu: 2 nhóm HS trình bày kết quả.

( Hoạt động 3: Bảo quản, giữ gìn đồ dùng trong gia đình.
( Mục tiêu: Biết cách bảo quản, giữ gìn đồ dùng trong gia đình

( Phương pháp: Thảo luận cặp đôi.

( ĐDDH: SGK, tranh

* Bước 1: Thảo luận cặp đôi.

- Yêu cầu: Làm việc với SGK, trả lời lần lượt các câu hỏi sau:

          1. Các bạn trong tranh đang làm gì?

          2. Việc làm của các bạn có tác dụng gì?

- Yêu cầu 4 HS trình bài.

* Bước 2: Làm việc với cả lớp 

* Bước 3: GV chốt lại kiến thức.

- GV nhấn mạnh: Khi sử dụng các đồ dùng trong gia đình, chúng ta phải biết các bảo quản, lau chùi thường xuyên và xếp đặt ngăn nắp. Đối với đồ dùng dễ vỡ, dễ gãy, đồ điện, khi sử dụng chúng ta cần chú ý nhẹ nhàng, cẩn thận đảm bảo an toàn.

4. Củng cố – Dặn  dò
- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị: Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở.
	- Hát

- 3 HS kể: Bàn, ghế, tivi, tủ lạnh, máy giặt …
- Các nhóm thảo luận.
- HS ghi kết quả thảo luận vào phiếu được phát.

Đồ dùng trong gia đình:
Tên đồ dùng:
Hình 1: . . . . . . . .

Hình 2: . . . . . . . .

Hình 3: . . . . . . . .

Lợi ích. . . . . . . . . . .. . . . . . . .

- 2 nhóm HS nhanh nhất lên trình bày.
- Các nhóm khác ở dưới chú ý nghe, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn.

- Các cá nhân HS bổ sung.

- Nhóm trưởng nhận phiếu.

- Các nhóm HS thảo luận, ghi vào phiếu.
Đồ dùng trong gia đình:

Đồ gỗ: ....................................
Đồ nhựa :................................
Đồ sứ thủy tinh :.....................
Đồ dùng sử dụng điện:...........
- 2 nhóm HS nhanh nhất lên trình bày.

- Các nhóm khác ở dưới chú ý nghe, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn.

- HS thảo luận cặp đôi.

- 4 HS trình bài lần lượt theo thứ tự 4 bức tranh.

- HS dưới lớp chú ý lắng nghe, bổ sung nhận xét ý kiến của các bạn.

- Các cá nhân HS phát biểu theo các ý sau:

     1. Nhà mình thường sử dụng những đồ dùng nào?

     2. Cách bảo quản (hoặc chú ý) khi sử dụng những đồ vật đó.





Tiết 3: TOÁN* (2A)

Luyện tập
(Ôn tìm số bị trừ)
I. Mục tiêu:

- Luyện tập củng cố nâng cao cho HS về cách tìm số bị trừ.


- Rèn và nâng cao cho HS cách thực hiện tính và giải toán.

II. Đồ dùng dạy học:


- Bảng phụ chép sẵn các bài tập 2

III . Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

2. HS lên bảng làm bài:

     

x - 15 = 72               x – 25 = 92

- Nêu cách tìm số bị trừ.

- Kiểm tra vở của bài tập của HS.

3. Luyện tập:

	          Bài 1: Tìm x

           a) x - 25 =  62              x – 35  = 42       

           b) x - 51 = 24 +16        x - 18  =  57 - 23

          - Lưu ý HS yếu cách trình bày.

          - Hỏi củng cố cách tìm x và nêu cách làm.      

          Bài 2: - Số ?

          - GV treo bảng phụ chép sẵn BT.

          - GV chốt cách tìm số bị trừ chưa biết.

Bài 3 : Khoanh vào đáp án đúng

x – 29  = 37

A. 56     B. 66    C. 58    D. 76

+ Muốn khoanh vào đáp án đúng ta làm gì?

Bài 4: Giải toán: Trong một trại chăn nuôi sau khi bán đi 32 con bò thì trong trại còn 57 con. Hỏi trước khi bán trại có bao nhiêu con bò.
+ Trước khi giải bài toán ta phải làm gì?

Bài 5 *: Tìm một số, biết rằng số đó trừ đi 79 được kết quả là số bé nhất có hai chữ số ?

- GV gợi ý HS cách làm.
	- HS lên bảng làm và nêu cách làm.

- HS dưới lớp làm vào vở.

- Đổi vở kiểm tra chéo.

Số bị trừ

Số trừ

18

26

32

Hiệu

37

47

56

- HS lên bảng làm. Dưới lớp làm bảng con.

=> Tìm x (Tìm số bị trừ chưa biết) sau đó khoanh vào kết quả đúng.

- HS đọc đề.

- 1HS phân tích đề. Tóm tắt đề.
- GV gọi HS nêu hướng giải.

- HS nêu.

- 1HS lên bảng làm. HS dưới làm vào vở.

                         Bài giải

Số con bò trước khi bán trại có  là:

32  + 57 = 89(con)

                Đáp số: 89 con.

- HS  tìm ra số bé nhất có hai chữ số.
(Chính là hiệu). Sau đó lập được ra phép tìm x sau: x – 79 = 10.


III. Củng cố –dặn dò:


* Trò chơi: HS tự nêu 1 bài toán tìm số bị trừ và đố các bạn.

- Nêu cách tìm SBT?


- Nhận xét giờ học .


- Dặn dò HS  xem lại bài học


Buổi sáng:

Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 2016

Tiết 1: TIN HỌC (4B)

Em tập vẽ

Bài 12: Thực hành vẽ tranh (t1+2).
1. Mục đích - yêu cầu:


- HS nhớ lại cách khởi động phần mềm Paint, các bước sao chép, di chuyển hình.


- Nhớ lại các bước để vẽ hình chữ nhật, hình vuông, hình elíp, hình tròn.


- Thực hành vẽ tranh đề tài tự chọn: môi trường, giao thông, ước mơ,... (có thể đề tài khác do các em tự chọn).

2. Kiểm tra bài cũ (5'): 


GV yêu cầu HS nhắc lại các thao tác vẽ hình, cách sử dụng các công cụ vẽ, cách lấy màu vẽ,... để vẽ.

3. Thực hành (35’)


- GV giới thiệu một số bức tranh vẽ của các bạn HS lớp trước được vẽ bằng phần mềm Paint đã học. Cho  HS  nhận xét  cách  vẽ, phân tích hình vẽ, dự đoán cách sử dụng công cụ vẽ để vẽ các chi tiết của bức tranh.

- Vẽ  bài  thực  hành  tự do theo ý thích, chủ đề vẽ tranh đề tài: môi trường, an toàn giao 
thông,... (có thể đề tài khác do các em tự chọn).
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- Học sinh có sự sáng tạo trong bức tranh vẽ của mình.

- GV hướng dẫn HS kém, bao quát lớp.


- GV cùng HS nhận xét đánh giá những bài vẽ sinh động.


- Biểu dương lớp.


4. Củng cố,  dặn dò(3’)

- Công cụ kính lúp để phóng to hình vẽ lên 2x, 6x, 8x.

- Các bước phóng to và thu nhỏ hình.

- Để hiển thị dưới dạng lưới: Chọn View/ Zoom/Show Gird.

- Học bài và đọc phần 3: Lật và quay hình vẽ.

Tiết 3+4: TIN HỌC (4A)

Em tập vẽ

Bài 12: Thực hành vẽ tranh (t1+2).

< Soạn dạy như tiết 1+2 lớp 4B >

Buổi chiều:

Thứ năm ngày 03 tháng 11 năm 2016

Tiết 1: TIN HỌC (3C)

Em tập soạn thảo

Bài 12: Tập gõ các phím ở hàng phím số (t1+2)
I. MỤC TIÊU: 

Sau khi hoc xong bài này các em có khả năng:
- Biết cách đặt tay để gõ các phím số.
- Gõ các phím ở hàng phím số theo đúng nguyên tắc.
- Thể hiện tính tích cực sáng tạo trong quá trình học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- GV: SGK, giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính.
- HS: Vở, SGK, máy tính.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. TỔ CHỨC ỔN ĐỊNH LỚP:
2. KIỂM TRA BÀI CŨ:
- GV nêu câu hỏi.Nêu quy tắc gõ phím ở hàng phím ở hàng phím số.
- Học sinh lên bảng trả lời câu hỏi.
3. BÀI MỚI:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Tiết 1:

	1. Cách gõ.

a. Cách đặt tay trên bàn phím:

Hỏi: Các phím ở hàng phím số gồm những phím nào?

- Gv cho học sinh quan sát bàn phím và nhận xét câu trả lời.
	- 1 học sinh trả lời

- 1 học sinh khác nhận xét.

+ Các phím số gồm:

!1  @2  #3  $4  %5  ^6  &7  *8 (9  )0  ___  +  =.
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	b. Cách gõ:

      - Mỗi ngón tay chỉ được gõ 1 phím theo quy tắc sau:

                     Tay trái         Tay phải

      Ngón trỏ      4 (5)             6 (7)

      Ngòn giữa     3                   8

      Ngón áp út    2                   9  

      Ngón út         1                   0

      - Thực hành phần T1, T2

· Yêu cầu HS khởi động Word 

· Quan sát HS thực hành và sử lỗi
	- Chú ý lắng nghe + ghi chép.

- Chú ý lắng nghe + ghi chép vàp vở.

- Chú ý lắng nghe + ghi chép.

	Tiết 2:

	1. Tập gõ phần mềm Mario

      - Yêu câu hs khởi động máy tính và khởi động phần mềm Mario

      - Làm mẫu cho học sinh quan sát.

      - Yêu câu hs thực hành.

      - Quan sát và sửa lỗi.

      - Nhận xét về quá trình thực hành.
	- Khởi động phần mềm.

- Quan sát.

- Thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

- Chú ý lắng nghe + rút kinh nghiệm.


IV. CỦNG CỐ, DẶN DÒ:



- Nhắc lại cách đặt tay để gõ các phím ở hàng dưới.


- Khái quát lại quy tắc gõ phím.


- Về nhà ôn luyện thêm và đọc trước bài "Ôn tập gõ phím".

Tiết 3: THỦ CÔNG (3C)

Cắt, dán chữ H, U (t1)
I. Mục đích – yêu cầu:
- HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ H, U.Kẻ cát dán được chữ H,U. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng.
- HSKT:Kẻ cắt dán được chữ U,H, các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ dán phẳng.
II. Đồ dùng dạy – học:
- Mẫu chữ H, U cắt đã dán và mẫu chữ H, U cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng. Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ H, U.
- Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán.
IV. Các hoạt động dạy – học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’

4’

28’

14’

14’

2’
	1. Ổn định tổ chức lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: GV chấm bài cắt dán chữ I, T và nhận xét.

3. Bài mới:

Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.

- GV giới thiệu mẫu các chữ H, U và hướng dẫn HS quan sát – SGV tr. 218.

Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu.

* Bước 1: Kẻ chữ H, U – SGV tr. 218.

* Bước 2: Cắt chữ H, U – SGV tr. 219.

* Bước 3: Dán chữ H, U – SGV tr. 219.

- GV tổ chức cho HS tập kẻ cắt chữ H, U.

4. Củng cố dặn dò:

- GV nhận xét giờ học.
	- HS ổn định trật tự.
- Số HS chưa chấm bai hôm trước để bài lên bàn.

- HS quan sát chữ mẫu.

- Nêu nhận xét về độ rộng, chiều cao của chữ.

- HS thực hành theo nhóm.

- Hôm sau học tiếp.



Buổi sáng:

Thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2016

Tiết 1+2: TIN HỌC (5B)
Em tập soạn thảo
Bài 12: Luyện gõ các kí tự đặc biệt (t1+2)
A/ Mục đích, yêu cầu:

- Biết cách gõ các kí tự đặc biệt.

- Vận dụng để gõ các kí tự đặc biệt.
- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo trong quá trình học tập.

B/ Chuẩn bị:

  
1) Giáo viên: Giáo án, máy chiếu, máy vi tính có đầy đủ các bộ phận.

  
2) Học sinh: Sách vở, bút, thước.

C/ Tiến trình lên lớp:

	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’

25’

14’

10’

25’

3’

2’
	Tiết 1
1) Ổn định tổ chức:
2) Kiểm tra bài cũ:

3) Bài mới: Luyện gõ các kí tự đặc biệt.

 - GV: Giới thiệu cho HS cách gõ các kí tự đặc biệt.

1/ Cách gõ các kí tự đặc biệt:

- GV hướng dẫn cách gõ và nêu: Các kí tự thường dùng không phải là chữ cái và chữ số được gọi là các kí tự đặc biệt. Trên bàn phím có hai khu vực chứa kí tự đặc biệt:

    + Khu vực các kí tự đặc biệt nằm trên hàng phím số.

    + Khu vực các kí tự đặc biệt bên phải bàn phím. Tất cả các kí tự đặc biệt này đều do ngón út phụ trách.

2/ Cách gõ kết hợp kí tự đặc biệt với phím Shift:

 - Các kí tự đặc biệt trên hàng phím số phải gõ cùng với phím Shift.

 - Các kí tự đặc biệt trong khu vực phím bên phải nếu là kí tự trên thì phải gõ cùng với phím Shift bên trái.

 * Thực hành:

- GV: Hướng dẫn cho HS luyện gõ với phần mềm Word.

 Tiết 2

- GV: Hướng dẫn cho HS luyện gõ với phần mềm Mario.

3/ Luyện gõ bằng phần mềm Mario:

* Luyện gõ các kí tự đặc biệt mức rời rạc:

- Nháy chuột chọn mục Lessons -> Add Symbol.

- Nháy chuột tại khung tranh số 1.

- Gõ các chữ, số và kí tự đặc biệt xuất hiện trên đường đi của Mario.

* Luyện gõ các kí tự đặc biệt mức nhóm:

- Nháy chuột chọn mục Lessons -> Add Symbol.

- Nháy chuột tại khung tranh số 2.

- Gõ các chữ và kí tự đặc biệt xuất hiện trên đường đi của Mario.

* Ôn luyện toàn bộ bàn phím:

- Nháy chuột chọn mục Lessons -> Add Keyboard.

- Nháy chuột tại khung tranh số 1.

- Gõ các chữ, số và kí tự đặc biệt xuất hiện trên đường đi của Mario.

      4) Củng cố, dặn dò:

      - Em hãy nhắc lại cách gõ các kí tự đặc biệt?

      - Xem tiếp Bài 3: Luyện gõ từ và câu.

      5) Nhận xét:
	- HS: Lắng nghe và ghi bài.

- HS: Lắng nghe và ghi nhớ.

- HS: Lắng nghe và ghi nhớ.

- HS: Lắng nghe và ghi nhớ.

- HS: Tiến hành thực hành.

- HS: Lắng nghe và thực hành.

- HS: Tiến hành thực hành.

- HS: tiếp tục thực hành gõ các kí tự đặc biệt.

- HS: tiếp tục thực hành gõ toàn bộ bàn phím.

- HS nghe và ghi nhớ.




Tiết 3+4: TIN HỌC (5A)

Em tập soạn thảo

Bài 12: Luyện gõ các kí tự đặc biệt (t1+2)

< Soạn dạy như tiết 1+2 lớp 5B >

Buổi chiều:

Thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2016

Tiết 1: TOÁN (2A)

Luyện tập (53 – 15)


I – Mục tiêu:    


- Thuộc bảng 13 trừ đi một số.
- Thực hiện phép trừ dạng 33-5, 53-15. Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 53-15.
II – Đồ dùng: 

GV: Bảng nhóm, bảng phụ.

III – Hoạt động dạy và học:  

  
A – KTBC: (5’) 


- Nêu một số phép trừ: 53 - 48, 93 -74. 


- HS thực hiện.


- Nhận xét- ghi điểm.

   
B – Bài mới:

	1. GTB: (1-3’)
2. Bài tập: (25- 30’)
Bài 1:

- Nêu các phép trừ khác có SBT là 13
* Củng cố bảng trừ 13 trừ đi một số. 

Bài 2: 

- Nêu yêu cầu bài.
- Khi đặt tính và tính cần chú ý gì?

* Củng cố cách đặt tính và tính.

Bài 3: (HS nhanh có thể tham khảo)

Bài 4: 

- Đọc bài toán.
- GV hỏi: Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- Khuyến khích HS tự tóm tắt và giải.

+ GV nhận xét.
Bài 5: (HS làm xong trước tham khảo)

 3 – Củng cố: 2- 4’
	- Thực hiện nhẩm thầm. Nối tiếp nhau nêu miệng kết quả.

- Nhận xét kết quả. 

- Đọc yêu cầu và tự làm bảng con.
- Chữa bài trên bảng.
- Nhận xét về cách đặt tính và tính.

- HS tự làm.
- Nêu yêu cầu, tìm hiểu đề toán và phân tích, giải vào vở, chữa bài

- HS nhận dạng bài toán và nêu miệng đề toán tương tự.

- Học sinh nêu miệng kết quả và giải thích lí do chọn.



- Khi đặt tính và tính cần chú ý gì?

       
- Hs cho ví dụ dạng toán , đố các bạn cùng giải.

- GV hệ thống bài.

          
- Dặn dò hs nắm chắc bài. Xem trước bài 14 trừ đi một số: 14- 8.

Tiết 2: THỦ CÔNG (2A)

Gấp, cắt, dán hình tròn (t2).
I/ MỤC TIÊU:

· Biết cách gấp, cắt, dán hình tròn.

· Gấp, cắt, dán được hình tròn. Hình có thể tròn đều và có kích thước to, nhỏ tùy thích. Đường cắt có thể mấp mô.

· Học sinh có hứng thú với giờ học thủ công.
*    Với HS khéo tay :

· Gấp, cắt, dán được hình tròn. Hình tương đối tròn. Đường cắt mấp mô. Hình dán phẳng.

· Có thể gấp, cắt, dán được thêm hình tròn có kích thước khác.

II/ CHUẨN BỊ:

· GV -  Mẫu hình tròn được dán trên nền hình vuông.

· HS -   Giấy thủ công, vở.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Bài cũ : 

· Gọi HS lên bảng thực hiện 3 bước gấp cắt hình tròn.
· Nhận xét, đánh giá.
	· Gấp cắt dán hình tròn /tiết 1.

· 2 em lên bảng thực hiện các thao tác gấp.
· Nhận xét.

	2. Dạy bài mới : 

a) Giới thiệu. Gấp, cắt dán hình tròn (t2)
	· Gấp cắt dán hình tròn / tiết 2.

	b) Hướng dẫn các hoạt động:

· Hoạt động 1: Quan sát nhận xét.

· Cho HS nhắc lại 3 bước gấp hình tròn?
	· Bước 1 : Gấp hình.

· Bước 2 : Cắt hình tròn.

· Bước 3 : Dán hình tròn.

	· Hoạt động 2: Tổ chức thực hành.

· Nhắc nhở: lưu ý một số em còn lúng túng.

· Gợi ý cho HS trình bày sản phẩm như làm bông hoa, chùm bóng bay …

· Đánh giá sản phẩm của HS – Nhận xét 

· Tuyên dương sản phẩm làm đúng, đẹp.
	· HS thực hành theo nhóm.

· Các nhóm trình bày sản phẩm, chú ý cách trình bày theo chùm bóng bay, như bông hoa...

	3.  Nhận xét – Dặn dò:

Nhận xét chung giờ học.
	



Tiết 3: TIẾNG VIỆT* (2A)

Ôn từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà.
I. Mục tiêu:
- Củng cố và nâng cao cho HS vốn từ liên quan đến đồ dùng và công việc trong nhà.
- Rèn kĩ năng dùng từ đặt câu chính xác.
- Giáo dục HS ý thức yêu lao động, biết bảo quản đồ dùng của bạn thân và của gia đình.
II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ.
III. Các hoạt động dạy - học:
1. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
2. Luyện tập:
	         Bài tập 1:
         - Viết tên các đồ vật dùng trong nhà mà em biết. Nêu tác dụng của các đồ dùng đó.

         - Đặt câu với tên một đồ vật đó. (HS nhanh có thể đặt nhiều câu hơn).

         Bài tập 2: Khoanh tròn vào trước các chữ cái chỉ đồ dùng trong nhà:

         a. bàn.                    g. ấm chén. 

         b. cột điện.             h. ti vi.                                            

         c. bếp ga.                i. chăn.
         d. tủ lạnh.               k. máy bay.

         ®. chiếu                  m. chảo.
         Bài tập 3:

         - GV treo bảng phu chép sẵn bài tập.
         - Điền từ chỉ đồ dùng trong gia đình thích hợp vào chỗ trống:

         Quây quần trong bếp,
         ……… để nấu cơm,
         Thái thịt, chặt xương,
         Đặt trên cái ………..,
         ………. để uống nước,
         ………. để pha trà.
         Bài tập 4: 
         - Đặt 2-3 câu có sử dụng từ chỉ đồ dùng và tác dụng của đò dùng đó.
         - Nhận xét, chữa bài cho hs: lỗi diễn đạt, chính tả....
	 - 1HS nêu yêu cầu của bài.

 - HS làm bài vào vở rồi nêu kết quả. Ví dụ: chăn, chiếu, màn, chảo, cốc, chén, ghế, đĩa, thớt, dao, thang,…

+ Chảo dùng để rán thức ăn.
 - 1HS đọc và nêu yêu cầu của bài.

 - HS thảo luận nhóm đôi. 

 - Đại diện các nhóm phát biểu ý kiến.

 - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

         Mỗi người trong nhà, 

         Ăn cơm bằng …….,
         Thức ăn cần xúc,
         Thì đã có ………..,
         Quả dứa quả lê,
         Dùng ……… gọt vỏ.
         (Từ cần điền: dao, thớt, bát, thìa, nồi, ấm, chén.)

- HS đọc đề, làm bài vở. 

- HS nêu miệng câu mình vừa đặt. 

VD: Chiếc quạt dùng để quạt mát.
- HS nhanh có thể nêu nhiều câu.


3. Củng cố – dặn dò:


- Đồ dùng trong nhà em cần giữ gìn như thế nào? (GDKNS)


- Khi đặt câu cần chú ý điều gì?



- GV nêu ý chính. Nhận xét giờ học.
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